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CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Cơ sở lý thuyết
Sự tham gia của thương hiệu trên mạng xã hội 
Sự tham gia của thương hiệu và sự cam kết của thương 

hiệu có liên quan chặt chẽ với nhau, vì cả hai đều là các 
biến quan hệ nhằm dự đoán hành vi của người dùng 
(Evrard và Aurer, 1996; Hollebeek và cộng sự, 2014). 
Tuy nhiên, có một số khác biệt trong hai khái niệm này, 
sự tham gia của thương hiệu thường được định nghĩa ở 
góc độ nhận thức, tình cảm, động cơ hoặc mức độ liên 
quan được nhận thức (Vivek và cộng sự, 2012), còn mức 
độ cam kết thì cao hơn và thể hiện mối quan hệ tương tác 
và chủ động giữa người tiêu dùng và thương hiệu (Brodie 
và cộng sự, 2011). Như đã phân tích ở trên, một số học giả 
đã thừa nhận ảnh hưởng tích cực sự tham gia của thương 
hiệu đối với sự cam kết của người tiêu dùng (Harrigan và 
cộng sự, 2017; Hollebeek và cộng sự, 2014).

Sự giao tiếp của thương hiệu trên mạng xã hội
Sự giao tiếp hay truyền thông thương hiệu đã được 

công nhận là một trong những yếu tố quyết định giá 

GIỚI THIỆU 

Nhìn chung, trong bối cảnh mạng xã 
hội và internet phát triển nhanh như hiện 
nay, doanh nghiệp nào có thể tham gia 
một cách chủ động, tích cực trong việc 
tiếp xúc với khách hàng, thì doanh nghiệp 
đó có thể thành công. Tính đến thời điểm 
hiện tại, có rất ít nghiên cứu thực nghiệm 
xem xét mối quan hệ trực tiếp giữa mức 
độ cam kết của khách hàng với danh 
tiếng của doanh nghiệp qua mạng xã hội. 
Những nghiên cứu điển hình gần đây cũng 
chưa tập trung vào danh tiếng công ty, mà 
chỉ liên quan đến các khái niệm, như niềm 
tin và tình cảm của khách hàng ảnh hưởng 
đến thái độ đối với thương hiệu. Trong 
nghiên cứu này, tác giả mong muốn rằng 
những khách hàng theo dõi hoạt động của 
doanh nghiệp thường xuyên qua mạng 
xã hội sẽ có những cảm nhận tích cực về 
danh tiếng của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa 
gắn kết khách hàng và danh tiếng 
công ty trên kênh truyền thông 
mạng xã hội

NGUYỄN THỊ HUYỀN*

Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện trên quy mô mẫu 220 người là những khách hàng thường xuyên 
tương tác và mua hàng thời trang công sở trên facebook. Kết quả cho thấy, có sự gia tăng mức 
độ cam kết của khách hàng thông qua sự tham gia của thương hiệu trên mạng xã hội và sự giao 
tiếp của thương hiệu trên mạng xã hội, từ đó góp phần xây dựng và bảo vệ danh tiếng của công 
ty. Việc tham gia và giao tiếp với khách hàng thường xuyên trên mạng xã hội là biện pháp hữu 
ích để công ty đạt được lợi thế cạnh tranh. Do đó, phát hiện của nghiên cứu có thể giúp các 
công ty quản lý tốt hơn các phương tiện truyền thông xã hội của mình. 

Từ khóa: gắn kết, danh tiếng, danh tiếng công ty, truyền thông xã hội  

Summary
This study conducts a survey of 220 customers who often interact and buy office clothes on 
facebook. The results show that there is an increase in the level of customer commitment 
through the brand’s participation and communication on social networks, thereby contributing 
to building and protecting business reputation. Engaging and communicating with customers 
regularly on social networks is a useful measure for companies to gain competitive advantage. 
The study’s findings could therefore help companies better manage their social media.

Keywords: commitment, reputation, business reputation, social media
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thương hiệu”. Cũng cần lưu ý rằng, cam 
kết thương hiệu và mối quan hệ thương 
thực hành yêu cầu một số mức độ cam 
kết của người dùng (Hudson và cộng sự, 
2016). Xem xét tính đa chiều của cấu 
trúc cam kết thương hiệu (bao gồm cả 
tâm lý, xã hội và hành vi), công ty bắt 
buộc phải nắm bắt được ý định chiến 
lược của gắn kết thương hiệu xã hội và 
nâng cao mối quan hệ với khách hàng, 
kiến thức thương hiệu, ý định sử dụng 
và chia sẻ thông tin trên nền tảng số hóa 
(e-WOM) (Abrantes và cộng sự, 2013; 
Habibi và cộng sự, 2014; Hollebeek 
và cộng sự, 2014; O’Brien và cộng sự, 
2015; Wang và cộng sự, 2016).

Mô hình nghiên cứu đề xuất 
Dựa vào những lý thuyết nói trên, tác 

giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình.
Các giả thuyết nghiên cứu được đưa 

ra như sau:
H1: Sự tham gia của thương hiệu trên 

mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực tới 
Cam kết của khách hàng 

H2: Sự giao tiếp của thương hiệu trên 
mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực tới 
Cam kết của khách hàng 

H3: Cam kết của khách hàng có ảnh 
hưởng tích cực tới Danh tiếng của công ty

Phương pháp nghiên cứu 
Quy trình nghiên cứu được thực hiện 

qua 2 bước chính:
Nghiên cứu định tính: Tác giả tiến 

hành thu thập thông tin và phân tích các 
nghiên cứu liên quan đến các nhân tố và 
mối quan hệ giữa các nhân tố thông qua 
các nghiên cứu trước đây, từ đó đề xuất 
mô hình nghiên cứu ban đầu. Sau khi 
tham khảo ý kiến các chuyên gia, tác giả 
đề xuất thang đo và bảng hỏi sơ bộ. Quá 
trình phỏng vấn thử và pilot test giúp tác 
giả hoàn thiện bảng câu hỏi chính thức 
để thực hiện nghiên cứu chính thức trên 
diện rộng. 

Nghiên cứu định lượng: Để làm sáng 
tỏ hơn vấn đề nghiên cứu, tác giả lựa 
chọn khảo sát nhóm khách hàng quan 
tâm đến mặt hàng thời trang công sở 
trên facebook. Các công ty thời trang 
xuất hiện trên facebook đang tích cực sử 
dụng các nền tảng truyền thông xã hội 
và do đó là một ngành có mức độ tương 
tác thương hiệu trên mạng xã hội khá 
cao. Khảo sát được thực hiện từ tháng 
6-7/2021. Số lượng phiếu gửi đi là 285, 
thu về 220 phiếu hợp lệ được đưa vào 
phân tích bởi phần mềm SPSS 20.0 và 
AMOS 20.0 nhằm xử lý thông tin thông 

trị thương hiệu (Simon và Sullivan, 1993). Các nghiên 
cứu gần đây cũng thừa nhận tác động của truyền thông 
mạng xã hội đối với tài sản thương hiệu. Sự phát triển 
của công nghệ đã cho phép người tiêu dùng chủ động 
hơn trong việc phản ứng lại những gì mà doanh nghiệp 
cung cấp mà không cần dựa vào một bên thứ ba. Giờ 
đây, bất cứ ai chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh 
là có thể tiệm cận được với khán giả tiềm năng trên 
toàn thế giới (Cormode và Krishnamurthy, 2008). Hơn 
nữa, khách hàng cũng thay đổi hành vi từ việc tìm kiếm 
thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp từ các ấn phẩm 
sang việc tìm kiếm thông qua nguồn chia sẻ trên mạng 
internet (eWOM) như mạng xã hội. Trong khi mức độ 
ảnh hưởng của các kênh truyền thông theo hình thức 
truyền thống ngày càng giảm đi, thì khách hàng lại có 
xu hướng dựa vào ý kiến của những người mua tương 
tự trên mạng internet để ra quyết định (Gligorijevic và 
Luck, 2012). 

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp buộc phải 
thay đổi cách tiếp cận với khách hàng. Các công ty cần 
cố gắng giành được sự tín nhiệm và cam kết của khách 
hàng thông qua việc sử dụng mạng xã hội trong chiến 
lược giao tiếp với công chúng mục tiêu. Sử dụng mạng 
xã hội còn giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, xây 
dựng thái độ đối với thương hiệu và cam kết sử dụng 
sản phẩm của khách hàng (Van Noort và Willemsen, 
2011; Weinberg và Pehlivan, 2011). Theo đó, doanh 
nghiệp sẽ đạt được mục tiêu bảo vệ danh tiếng của 
mình thông qua mạng internet. 

Tsai và Men (2017) giải thích, “mạng truyền thông 
xã hội không chỉ dùng để tương tác mà còn tham gia, 
cộng tác, cá nhân và mang tính cộng đồng, cung cấp 
một con đường giúp các công ty tương tác với khách 
hàng và xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa". Theo đó, 
phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò như một 
công cụ mạnh mẽ làm trung gian hỗ trợ doanh nghiệp 
và người tiêu dùng trong việc tương tác với nhau. 
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng định nghĩa của 
Brodie và cộng sự (2013) về sự gắn kết của người 
tiêu dùng như là “một khái niệm đa chiều, bao gồm: 
nhận thức, cảm xúc và/hoặc hành vi, đồng thời đóng 
vai trò trung tâm trong quá trình trao đổi nơi mà các 
khái niệm về quan hệ là tiền tương tác hoặc hệ quả 
tương tác lặp lại trong các quy trình của cộng đồng 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Đề xuất của tác giả
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qua các bước, như: thống kê mô tả, kiểm 
định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân 
tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA) và phân tích mô hình 
cấu trúc tuyến tính SEM.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 
Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, các thang 

đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6, 
nên đều đảm bảo đủ độ tin cậy để phân 
tích EFA ở bước tiếp theo.  

Phân tích EFA 
Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ 

số KMO = 0,803, kiểm định Bartlett có 
ý nghĩa thống kê và tổng phương sai trích 
là 66,57%. Hệ số tải nhân tố đều thỏa 
mãn điều kiện > 0,5 và các biến quan sát 
không có nhiều sự xáo trộn, nên tên của 
các nhân tố ban đầu đều được giữ nguyên.

Phân tích CFA
Kết quả về độ phù hợp của mô hình 

được thể hiện trong Bảng 2. 
Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, mặc dù 

chỉ số NFI chưa thỏa mãn, nhưng các 
chỉ tiêu đo lường khác thỏa mãn so với 
thông số tiêu chuẩn. Điều này chứng tỏ 
mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu 
điều tra thị trường. 

Ngoài ra, kết quả phân tích CFA cho 
thấy, các hệ số tải hay giá trị trọng số 
nhân tố chuẩn hóa đều đạt giá trị > 0,5, 
tổng phương sai trích thỏa mãn điều kiện 
≥ 0,5 và độ tin cậy tổng hợp đều > 0,6. 
Sau khi phân tích CFA, bộ thang đo được 
đưa vào phân tích mô hình cấu trúc SEM 
nhằm kiểm định các giả thuyết danh 
tiếng của công ty thời trang. 

Kiểm định mô hình SEM
Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô 

hình cho thấy, các thông số đều thỏa mãn 
tiêu chuẩn đặt ra bao gồm: hệ số CMIN/
df, các chỉ số NFI, CFI, TLI, RMSEA. Kết 
quả kiểm định giả thuyết được thể hiện 
trong Bảng 3 (xét với mức ý nghĩa 5%). 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự 
gia tăng mức độ cam kết của khách 
hàng thông qua sự tham gia của thương 
hiệu trên mạng xã hội và sự giao tiếp 
của thương hiệu trên mạng xã hội, 
từ đó góp phần xây dựng và bảo vệ 
danh tiếng của công ty trong bối cảnh 
truyền thông mạng xã hội ngày càng 
phát triển. Nghiên cứu cũng góp phần 

BẢNG 1: PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

Nhân tố Biến 
số

Trung bình 
thang đo  

nếu loại biến

Phương sai 
thang đo nếu 

loại biến

Hệ số 
tương quan 
biến tổng

Hệ số 
Cronbach’s Alpha  

nếu loại biến

Sự tham gia của 
thương hiệu  

 trên mạng xã 
hội 

Cronbach’s Alpha = 0,890

TG1 12,51 6,834 0,763 0,859

TG2 12,57 6,496 0,706 0,874

TG3 12,48 6,813 0,748 0,862

TG4 12,61 6,730 0,763 0,859

TG5 12,59 6,785 0,690 0,876

Sự giao tiếp 
của thương hiệu  

trên mạng xã 
hội 

Cronbach’s Alpha = 0,793 

GT1 12,83 6,545 0,682 0,654

GT2 12,95 7,112 0,684 0,676

GT3 12,94 6,559 0,639 0,664

GT4 12,90 6,985 0,679 0,675

GT5 12,94 6,527 0,752 0,658

GT6 12,83 6,545 0,782 0,754

Cam kết của 
 khách hàng 

 Cronbach’s Alpha = 0,856

CK1 20,30 22,084 0,578 0,842

CK2 20,40 22,449 0,554 0,845

CK3 20,64 22,701 0,556 0,844

CK4 20,80 21,961 0,634 0,834

CK5 20,53 21,823 0,601 0,838

CK6 20,35 20,426 0,705 0,823

CK7 20,18 20,691 0,708 0,822

Danh tieáng 
 của thương 

hiệu 

Cronbach’s Alpha = 0,878 

DT1 12,51 6,834 0,763 0,859

DT2 12,57 6,496 0,706 0,874

DT3 12,48 6,813 0,748 0,862

DT4 12,61 6,730 0,763 0,860

BẢNG 2: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH

STT Thông số tiêu chuẩn Kết quả phân tích Đánh giá

1 NFI ≥ 0,9 0,872 Không thỏa mãn 

2 TLI ≥ 0,9 0,917 Thỏa mãn 

3 CFI ≥ 0,9 0,921 Thỏa mãn 

4 CMIN/df ≤ 3 2,917 Thỏa mãn 

5 RMSEA ≤ 0,08 0,048 Thỏa mãn 

BẢNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

Mối quan hệ giữa các nhân tố Trọng số hồi quy 
chuẩn hóa P-value

Cam kết của khách hàng  <--- Sự tham gia của thương 
hiệu trên mạng xã hội   0,505 0,000

Cam kết của khách hàng  <--- Sự giao tiếp của thương 
hiệu trên mạng xã hội   0,349 0,067

Danh tiếng của công ty <--- Cam kết của khách hàng  0,682 0,023

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu nghiên cứu
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nói chung có thể gia tăng các hoạt động, 
tương tác với khách hàng thường xuyên, 
hiệu quả nhằm xây dựng hình ảnh, tạo 
dựng uy tín trong mắt khách hàng.

cung cấp những hiểu biết mới về thương hiệu và sự 
giao tiếp hai chiều của thương hiệu trên kênh truyền 
thông mạng xã hội. Dựa trên kết quả này các công 
ty thời trang nói riêng và các công ty, doanh nghiệp 
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